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Tóm tắt 
Trong vụ dịch tiêu chảy cấp (TCC) từ 10 - 2007 đến 8 - 2008 tại khu vực Hà Tây cũ có 611 bệnh 

nhân (BN) được xét nghiệm phân tại Bệnh viện 103, trong đó 101 trường hợp dương tính với vi khuẩn 
(VK) tả (16,53%). Các chủng tả phân lập được đều là V.cholerae O1 serotype Ogawa. Kết quả kháng 
sinh đồ với các chủng VK tả này cho thấy chúng có tỷ lệ kháng cao với trimethoprim /sulfamethoxazol 
(100%) và doxycycline (95,8%); nhạy cảm với azithromycin (80,8%), ofloxacine (86,3%) và 
chloramphenicol (85%).   

* Từ khóa: V. cholerae; Ogawa; Kháng kháng sinh. 

 
Study of antibiotic resistance of V. cholerae strains that 

isolated at Hospital 103 in the outbreak of diarrhea in the year 
2007 - 2008 

 

Summary 
611 patients in an outbreak of acute diarrhea epidemic (2007 - 2008) in former Hatay province 

were feaces tested at Hospital 103. V. cholerae were isolated from 101 patients (16.53%). All of them 
were V. cholerae O1 serotype Ogawa. The antibiogram results shown that: the V. cholerae strains 
were high resistant to trimethoprim/sulfamethoxazol (100%), doxycycline (95.8%) and sensitive to 
azithromycin (80.8%), ofloxacin (86.3%), chloramphenicol (85%) antibiotics.   

* Key words: V. cholerae; Ogawa; Antibiotic resistance. 
 

Đặt vấn đề 

Những năm gần đây, dịch TCC do tả xảy 
ra liên tục, lan nhanh trên diện rộng và diễn 
biến phức tạp. Nhiều BN nặng do mất nước 
và điện giải, trụy tim mạch, suy thận mặc dù 
đã được dùng thuốc kháng sinh. Lựa chọn 
kháng sinh hợp lý trong điều trị BN tả góp 

phần hạn chế sự lan tràn dịch và tử vong ở 
BN là yêu cầu quan trọng.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của công tác 
phòng và điều trị bệnh, chúng tôi tiến hành 
“Nghiên cứu đặc điểm kháng thuốc kháng sinh 
của các chủng VK tả phân lập tại Bệnh viện 
103 năm 2007 - 2008’’ với mục tiêu: 

 
* Bệnh viện 103 
Phản biện khoa học: GS. TS. Lê Bách Quang 

+ Phát hiện tỷ lệ VK tả ở các lần xét nghiệm phân của BN tại Bệnh viện 103. 

+ Đánh giá mức độ nhạy cảm với thuốc kháng sinh của các chủng VK tả phân lập được. 

 



Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

- Đối tượng: tất cả các trường hợp TCC trong vụ dịch năm 2007 - 2008 được xét nghiệm 
tại Bệnh viện 103 trong trong thời gian dịch bùng phát. 

- Vật liệu: môi trường phân lập VK, kít định danh, khoanh giấy kháng sinh của hãng Bio-
Rad (Pháp). 

- Phương pháp: thực hiện kỹ thuật phân lập VK tả theo quy trình phân lập của Tổ chức Y 
tế Thế giới [4]; làm kháng sinh đồ theo kỹ thuật Kirby-Bauer [5, 6]. 

 
Kết quả nghiên cứu 

Trong 611 BN TCC vụ dịch bùng phát cuối năm 2007 và 2008 được xét nghiệm, đã 

phân lập được 101 trường hợp dương tính với VK tả V. cholerae O1, đều là týp huyết thanh 

Ogawa.       

 Bảng 1: Số BN xét nghiệm V. cholerae (+).  
 

 

Năm 

 

SỐ BN TCC 

Số xét nghiệm                
V. cholerae (+) 

Tỷ lệ V. cholerae (+) (%) 

2007 171 27 15,78 

2008 440 74 16,82 

Tổng 611 101 16,53 

      

Tổng số ca TCC là 611, trong đó 101 ca dương tính với VK tả (16,53%), tỷ lệ phân lập 
dương tính với V. cholerae năm 2007 và 2008 tương đương nhau. 

 

Bảng 2: Số BN phân lập được V. cholerae theo các tháng trong năm. 
 

Năm 2007 2008 

Tháng 11 12 01 02 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SỐ TCC 150 21 9 4 51 116 76 60 16 50 21 18 14 5 

Số ca (+) 23 4 0 0 6 48 9 7 6 3 0 0 0 0 

Tỷ lệ % 15,33 19,05 0 0 11,77 41,38 11,84 11,67 37,5 6 0 0 0 0 
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Số ca Số TCC 

Biểu đồ biểu diễn số TCC và ca tả phân lập theo tháng. 
 

Năm 2007 dịch xảy ra vào 2 tháng cuối năm, bùng phát mạnh vào tháng 11, năm 2008 
dịch bùng phát mạnh trở lại từ tháng 3 đến tháng 6, cao điểm vào tháng 4, sau đó giảm dần.  

Bảng 3: Tỷ lệ xét nghiệm V. cholerae dương tính sau điều trị. 
 

Sau điều trị   

Trước điều trị 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Dương tính 101 18 13 4 0 

Tỷ lệ % 17,8 12,87 3,96 0 

 

(Lần 1: sau điều trị kháng sinh 3 ngày theo phác đồ khuyến cáo của Bộ Y tế, các lần kế 
tiếp vào các ngày tiếp theo sau lần 1). 

Sau điều trị lần 1, vẫn còn 17,8% số ca bệnh dương tính với V. cholerae, lần 2 còn 
12,87%, lần 3 còn 3,96 %, sau điều trị lần 4 mới thực sự âm tính với V. cholerae. 

Bảng 4: Mức độ đáp ứng kháng sinh của các chủng VK tả phân lập được. 



 

Kháng sinh Số mẫu thử Nhạy cảm (%) Không nhạy cảm (%) Kháng kháng sinh (%) 

Azithromycin 101 80,8 9,6 9,6 

Chloramphenicol 101 85,0 9,5 5,5 

Doxycycline 101 2,9 1,3 95,8 

Ciprofloxacin 101 34,0 54,0 12,0 

Ofloxacin 101 86,3 8,2 5,5 

Erythromycin 101 11,0 52,0 37,0 

Trimethoprim/sulfa 101 0 0 100 

 

Các chủng VK tả đề kháng cao với 
trimethoprim/sulfa (100%) doxycycline (95,8%); 
còn nhạy cảm tốt với các kháng sinh như 
azithromycin (80,8%), chloramphenicol (85%), 
ofloxacin (86,3%). 

 

Bàn luận 

1. Tỷ lệ phát hiện VK tả qua xét 
nghiệm phân của BN. 

Qua kết quả xét nghiệm các trường hợp 

TCC bùng phát cuối năm 2007 và năm 

2008, đã xác định được căn nguyên của vụ 

dịch là VK tả V. cholerae 01, týp huyết 

thanh Ogawa. Về thời gian bùng phát bệnh, 

trước đây thông thường vào các tháng nóng 

do có nhiều yếu tố thuận lợi cho việc lây lan 

theo đường tiêu hóa [3]. Vụ dịch tả năm 

2007, đỉnh cao của dịch vào tháng 11, năm 

2008 vào tháng 4, điều này cho thấy tính 

chất dịch tả gần đây diễn biến phức tạp, có 

thể xuất hiện không theo quy luật, không kể 

mùa đông hay hè. 

Tỷ lệ phân lập VK tả dương tính trên số 

ca TCC ở những ngày đầu rất cao, sau đó 

giảm dần do tâm lý lo sợ nên nhiều trường 

hợp rối loạn tiêu hóa cũng đến khám và do 

sử dụng kháng sinh sớm ở những BN có 

biểu hiện rối loạn tiêu hóa.   

2. Mức độ đáp ứng với kháng sinh của 

VK tả. 

Kết quả thử nghiệm mức độ đáp ứng với 

kháng sinh của VK tả cho thấy các chủng 

VK tả phân lập được có mức độ đề kháng 

cao với doxycycline và trime/sulfa (kháng 

95,8 - 100%) và còn nhạy cảm tương đối tốt 

với các azithromycin (80,8%), chloramphenicol 

(85%), ofloxacin (86,3%); với ciprofloxacin 

và erythromycin, tỷ lệ nhạy chỉ còn tương 

ứng 34% và 11%. Đặc biệt, với ciprofloxacin, 

kháng sinh này thuộc nhóm quinolon và 

được khuyến cáo trong phác đồ điều trị của 

Bộ Y tế [2] cũng như trong các tài liệu chính 

thức về điều trị bệnh tả [3] của các nghiên 

cứu trước đây cho thấy VK tả nhạy cảm tốt 

với kháng sinh này. Nhưng trong vụ dịch tả 

2007 - 2008, khu vực Hà Nội, Hà Tây, các 

chủng VK tả đã giảm nhạy cảm với 

ciprofloxacin, đây cũng chính là lý do khiến 

sau điều trị vẫn còn tỷ lệ VK dương tính khi 

nuôi cấy. BN dương tính với V. cholerae đã 

được điều trị phác đồ 3 ngày theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế vẫn còn 17,8% phân lập 

được V. cholerae sau điều trị, lần 2 còn 



12,87%, lần 3 còn 3,96% vẫn dương tính 

(bảng 3). Những trường hợp này phải điều 

trị bổ sung tới lần 4 mới thực sự âm tính với 

V. cholerae, mặc dù ở những lần điều trị sau 

đã dùng thuốc theo kháng sinh đồ.  

Như vậy, với các chủng VK tả trong vụ 

dịch vừa qua khu vực Hà Nội, Hà Tây, cần 

lưu ý theo dõi giữa tính nhạy cảm kháng 

sinh ở điều kiện in vitro và đáp ứng điều trị, 

cần tuân thủ khuyến cáo của WHO [1] và 

hướng dẫn của Bộ Y tế [2] về xét nghiệm 

phân ba lần liên tiếp âm tính mới cho xuất 

viện để tránh người mang mầm bệnh truyền 

ra môi trường bên ngoài, làm cho dịch lan 

rộng.  
 

Kết luận 

Tỷ lệ phân lập được VK tả trong đợt TCC 
bùng phát cuối năm 2007 và năm 2008 khu 
vực Hà Đông là 16,53%, các trường hợp 
phân lập dương tính đều là chủng VK tả V. 
cholerae O1, týp huyết thanh Ogawa.  

Sau điều trị, vẫn còn 17,8% ca bệnh 
dương tính với V. cholerae, một số trường 
hợp phải điều trị bổ sung tới lần 4 mới thực 
sự âm tính với V. cholerae. 

VK tả nhạy cảm cao với các kháng sinh 
như: azithromycin (80,8%), chloramphenicol 
(85%) ofloxacin (86,3%) và kháng lại cao 
với doxycycline (95,8%), erythromycin (37%), 
nhạy cảm vừa với ciprofloxacin (34%).  
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